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TÓM TẮT Những yếu tố môi trường nuôi trồng như nhiệt độ, độ muối, cường độ ánh 
sáng và dinh dưỡng đã ảnh hưởng một cách đáng kể đến hàm lượng và hoạt 
tính đôngï tụ máu của lectin chiết từ Rong Đỏ Kappaphycus alvarezii. Số liệu 
thực nghiệm cho thấy lectin không bền ở điều kiện nhiệt độ cao, bức xạ mặt 
trời mạnh. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố môi trường nuôi trồng tối ưu 
cho rong Kappaphycus alvarezii với chất lượng lectin cao đã được tiến hành.  
Những kết quả thu được cho thấy các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối, 
pH, dinh dưỡng và cường độ ánh sáng) trong nuôi trồng rong Kappaphycus 
alvarezii giữ một vai trò quan trọng trong sự quyết định hàm lượng và hoạt 
tính của lectin. Để thu nhận dịch chiết có hàm lượng và hoạt tính lectin cao 
từ rong Kappaphycus alvarezii, điều kiện nuôi trồng phù hợp là: dinh dưỡng: 
NH4Cl + KH2PO4 hoặc dạng KNO3 + KH2PO4, pH: 8,1 – 8,3, độ muối: 33 – 34 
ppt, nhiệt độ: 28 ± 0,50C và cường độ ánh sáng: 10.000 – 15.000 lux. Do đó, 
việc nuôi trồng Rong Sụn nên được quy hoạch tại những vùng có các yếu tố 
môi trường phù hợp từ kết quả nghiên cứu này. Kết quả này cũng đang được 
ứng dụng để nuôi trồng rong Kappaphycus alvarezii tại một số ao, đầm ở các 
tỉnh phía Nam. 
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ABSTRACT Environmental factors such as temperature, salinity, light intensity, nutrient… 
affect strongly to the quantity and quality (hemagglutination activity-HA) of 
lectin extracted from the red seaweed Kappaphycus alvarezii. The 
experimental data showed that lectin is unstable under conditions of high 
temperature and intensive solar irradiation. The study on optimum 
environmental condition in order to receive the high quantity and quality 
lectin from cultured Kappaphycus alvarezii was carried out. 
The results showed that the environmental factors as temperature, salinity, 
pH, nutrient and intensity were important for both quantity and quality of 
Kappaphycus alvarezii lectin. The optimum environmental conditions are 
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nutrient: NH4Cl + KH2PO4 or KNO3 + KH2PO4, pH: 8.1 – 8.3, salinity: 33 – 34 
ppt, t0: 28 ±0.50C and light intensity: 10,000 – 15,000 lux.  
Therefore, the culture of red seaweed should be planned in areas with similar 
environmental conditions as indicated in this study. This result has been 
applied for culture of Kappaphycus alvarezii in some lagoons and ponds in 
South Vietnam. 

 
 
I. GIỚI THIỆU 
 

Lectin là một chất có khả năng 
đông tụ máu (agglutinin), đặc trưng 
cho từng nhóm máu người và động vật. 
Nó gồm một protêin liên kết với 
carbohydrate (glycoprotêin) không có 
nguồn gốc miễn dịch (non-
immunological) và có thể bị ức chế bởi 
những đường đơn [8]. Hoạt tính sinh 
học đầu tiên để nhận biết lectin là khả 
năng của chúng làm đông kết hồng cầu 
máu người hoặc động vật đã được xử lý 
với papain hoặc trypsin [3]. Lectin 
được dùng để tinh chế và nghiên cứu 
cấu trúc của những polyme chứa 
carbohydrate, khảo sát cấu trúc của 
carbohydrate phức tạp trên bề mặt của 
tế bào động vật, khuẩn và virus, xác 
định cấu trúc bề mặt tế bào và sự thay 
đổi của nó đối với sự biến đổi của bệnh 
ung thư, nghiên cứu cấu tạo của nhiễm 
sắc thể tế bào và phát hiện những 
nhiễm sắc thể lạ cũng như nghiên cứu 
cấu trúc của nhóm máu, nhận diện 
dạng máu mới (sự định bệnh của 
những chất tiết ra từ máu), xác định vị 
trí liên kết carbohydrate đặc trưng 
trên protêin...[4]. Vai trò sinh hóa của 
lectin hiện nay không rõ ràng, có 
người cho rằng lectin đóng một vai trò 
trong những phản ứng bảo vệ động vật 
không có xương sống với chức năng 
như một thành phần huyết thanh và 
tác dụng như những thuốc bảo vệ 

chống khuẩn [6] hoặc chức năng không 
miễn dịch cũng như sự cộng sinh trung 
gian và thúc đẩy sự tái tổ hợp tế bào 
[7, 10].  
 Đã có nhiều kết quả nghiên cứu 
về lectin trên thế giới và ở Việt Nam 
chủ yếu từ các loài thực vật bậc cao và 
động vật (kể cả các loài động vật thân 
mềm - mollusca ở biển), song lectin 
trong rong biển còn ít được đề cập. 
Boyd (1966) [1] đã phát hiện sự có mặt 
của lectin trong rong biển ở Anh và 
Đức [11]. K. Hiro (1981) đã xác định sự 
có mặt của lectin trong 100 mẫu rong 
(trong tổng số 260 mẫu) từ Rong Lục 
(Chlorophyte), Rong Nâu (Phaeophyte), 
Rong Đỏ (Rhodophyte) ở Nhật Bản [5]. 

Khác với lectin trong các loài 
thực vật bậc cao, lectin từ các loài 
Rong Đỏ có trọng lượng phân tử thấp 
(từ 4.200 trong Hypnea japonica [5] 
đến 64.500 trong Ptilota serrata [9], 
đặc biệt là hoạt tính của nó không bị 
biến đổi đối với pH và nhiệt độ, không 
phụ thuộc vào các cation hóa trị hai và 
có thể bảo quản trong một thời gian 
dài trong điều kiện ở nhiệt độ thấp. 

Bài báo này trình bày một số kết 
quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các 
yếu tố môi trường nuôi trồng (chủ yếu 
là nhiệt độ, độ mặn, cường độ ánh 
sáng, các chất dinh dưỡng) đến hoạt 
tính đông tụ máu của lectin trong rong 
Kappaphycus alvarezii. 
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu là loài Rong 
Sụn - Kappaphycus alvarezii có nguồn 
gốc từ Philippines. Nó là nguyên liệu 
chính cho chế biến Kappa - 
Carrageenan hiện nay trên thế giới, 
được Phân viện Khoa học Vật liệu tại 
Nha Trang di trồng và đang được phát 
triển nuôi ở các loại thủy vực khác 
nhau: vùng biển hở, trong các đầm 
phá, trong ao đầm tự nhiên và nhân 
tạo ven biển phía Nam Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

 Hệ thống bể nuôi: 
Dùng các bể kính (dung tích 60 

lít) (B) và nước biển tự nhiên có hệ 
thống lọc và sục khí tuần hoàn, rong 
được cho vào các khung lưới và treo cố 
định trong các bể nuôi, ở thời gian nuôi 
mỗi đợt thí nghiệm là 20 ngày và xác 
định hoạt tính đông tụ máu của lectin 
(hemagglutination activity HA) so với 
hoạt tính ban đầu. 
 Kiểm soát các điều kiện nuôi 
trồng:  

Nhiệt độ (bằng hệ thống điều 
khiển nhiệt độ tự động của Nhật Bản 
Rei - sea, Temp - controller TG). Ánh 
sáng (bằng hệ thống đèn huỳnh quang 
và ánh sáng tự nhiên, được đo bằng 
máy đo cường độ ánh sáng Custom lux 
Meter Lx 1332 (Nhật Bản). Độ mặn 
(pha mẫu nước biển và nước ngọt theo 
độ mặn mong muốn bằng máy đo độ 
muối Refactometer ATAGO S/MILL). 

Muối dinh dưỡng: các muối 
NH4CL, KNO3, KH2PO4.  
 Phương pháp chiết dịch lectin:         

Hóa chất: NaCl, Trypsin, 
concanavalin A do phòng thí nghiệm 
Marine Green Japan cung cấp. 

Máu cừu và thỏ do viện Pasteur 
Nha Trang cung cấp. 

Phương pháp chiết mẫu:  
Rong tươi được rửa sạch bằng 

nước, cắt nhỏ thành đoạn 5mm, nghiền 
nhuyễn và chiết với ethanol 20%, đưa 
toàn bộ dịch chiết vào ống ly tâm 
50ml, lắc đều và giữ lạnh ở 5oC trong 
12 giờ hoặc hơn để chiết lectin, sau đó 
ly tâm mẫu ở 2.000 vòng/phút trong 10 
phút, chiết lấy phần nước ở trên cho 
vào 3 ống 1,8ml, bảo quản ở nhiệt độ 
20oC để xác định hàm lượng protêin 
(Lowry et al., 1951), hàm lượng đường 
(Dubois et al., 1956), hàm lượng lectin 
(phương pháp ELISA với chất chuẩn 
concanavalin A) và hoạt tính đông tụ 
máu với máu thỏ và cừu [1, 2, 10].  

Xử lý máu: Máu động vật được 
đưa vào dung dịch NaCl 0,85%, lắc đều, 
ly tâm 1.800 vòng/phút, loại bỏ lớp 
trên và rửa lại vài lần với dung dịch 
NaCl 0,85%, sau đó xử lý hồng cầu ở 
dạng huyền phù với dung dịch trypsin 
0,5% trong NaCl 0,85% ở nhiệt độ 37 ± 
0,2oC  trong 60 phút, ly tâm và rửa lại 
vài lần với NaCl 0,85%, cuối cùng pha 
hồng cầu ở dạng huyền phù trong NaCl 
0,85%, bảo quản ở  2 - 4oC để thử hoạt 
tính của lectin. Dùng concanavalin A 
làm chất chuẩn để đánh giá khả năng 
đông tụ máu của lectin đối với hồng 
cầu đã xử lý trypsin. 

Phương pháp thử hoạt tính đông 
tụ máu của lectin: 25µl dung dịch NaCl 
0,85% được cho vào mỗi lỗ của đĩa 
microtiter (96 lỗ), 25µl dịch chiết lectin 
được cho vào bằng sự pha loãng gấp 
đôi liên tiếp theo hàng, sau đó 25µl 
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huyền phù hồng cầu đưa vào mỗi lỗ, 
đĩa được trộn và lắc nhẹ, để yên ở 
nhiệt độ phòng trong 2 giờ và xác định 
hoạt tính đông tụ máu. Mẫu lectin 
không có hoạt tính, hồng cầu tập trung 
ở đáy giống như là một vết đỏ, ngược 
lại mẫu có hoạt tính, hồng cầu dính 
kết và làm thành kết tủa xung quanh 
mỗi lỗ của đĩa. Hoạt tính đông tụ máu 
được xác định bằng số lần pha loãng 
như 24 hoặc 28...[10]. Hàm lượng lectin 
đựơc xác định bằng phương pháp 
ELISA. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

1. Ảnh hưởng của dinh dưỡng 

 Rong Kappaphycus alvarezii được 
nuôi trồng trong 6 bể (B) thí nghiệm 
bằng nước biển đã được lọc với các chế 
độ bổ sung dinh dưỡng khác nhau, các 
điều kiện còn lại thì giống nhau. 
 Điều kiện môi trường ở các bể: 
nhiệt độ: 28 ± 0.5oC; độ muối (S): 33‰; 
pH: 8,1; cường độ ánh sáng (LI): 35.000 
-  45.000 Lux. 

 
Bảng 1: Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến hoạt tính đông tụ máu của lectin 

 
Số bể  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Dinh dưỡng không KH2PO4 KNO3 NH4CL KNO3 + KH2PO4 NH4CL+KH2PO4

HAt 4 4 4 4 4 4
HAs 3,75 4 46,6 57,3 192 256
- HA t :  hoạt tính đông tụ máu của lectin của rong trước khi làm thí nghiệm. 
- HAs:   hoạt tính đông tụ máu của lectin của rong sau khi kết thúc thí nghiệm. 
- Giá trị HA được xác định từ giá trị trung bình của 3 lần thử.   

 
Hoạt tính đông tụ máu của lectin 

thay đổi mạnh dưới tác dụng của muối 
dinh dưỡng (tùy từng loại cũng như kết 
hợp lại) được cho vào môi trường nuôi 
rong, trong đó muối NH4CL tác dụng 
cao nhất (HAs = 57,3) tiếp đến KNO3 
(46,6) và KH2PO4  hầu như không có 
tác dụng. Hỗn hợp muối 
(NH4CL+KH2PO4) có tác dụng cao nhất 
(HAs = 256) tiếp đến KNO3 + KH2PO4 

(HAs = 192). Như vậy dạng muối 
NH4CL+KH2PO4 có tác dụng cao nhất 
đối với sự tăng lên của hoạt tính đông 
tụ máu của lectin trong Rong Sụn. 

2. Ảnh hưởng độ muối (salinity S ‰) 

Điều kiện ở các bể thí nghiệm: 
nhiệt độ: 28 ± 0,5oC; pH: 8,1; dinh 
dưỡng: NH4CL + KH2PO4; cường độ 
ánh sáng (LI): 10.000 - 15.000 lux. 

 
Bảng 2: Ảnh hưởng độ muối đến hoạt tính đông tụ máu của lectin 

 
Số bể  B1 B2 B3 B4 B5 
S ‰ 15 20 30 33 40 
HAt 16 16 16 16 16 
HAs 128 256 284 512 64 
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Kết quả này cho thấy rằng, nồng 
độ muối trong môi trường nuôi trồng 
thay đổi có ảnh hưởng mạnh đến sự 
tạo thành lectin trong quá trình phát 
triển của rong cũng như hoạt tính của 
lectin. So với hoạt tính ban đầu HAt = 
16, khi nồng độ muối giảm xuống S ‰ 
= 15 - 20 thì hoạt tính tăng không 
đáng kể (HAs = 128; 256) khi nồng độ 
muối trong môi trường nuôi trồng tăng 
lên S ‰ = 30 – 33 (tương đương với 

nồng độ muối trong nước biển) thì hoạt 
tính của lectin đạt cao nhất HAs = 512, 
khi nồng độ muối cao hơn nữa S ‰ = 
40 thì hoạt tính của lectin giảm rất 
nhanh HAs =  64. 

3. Ảnh hưởng nhiệt độ 

Điều kiện nuôi trồng ở các bể: 
dinh dưỡng: NH4CL + KH2PO4; pH: 8,1; 
độ muối (S): 33‰; cường độ ánh sáng 
(LI): 10.000 - 15.000 lux. 

 
Bảng 3: Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt tính đông tụ máu của lectin 

 
Số bể  B1 B2 B3 B4
ToC 26 ± 0,5oC 28 ± 0,5oC       32 ± 0,5o C       34  ± 0,5oC
HAt 96 96 96 96
HAs 426,6          896 384 256

 
 
So với hoạt tính ban đầu (HAt = 

96), khi nhiệt độ môi trường nuôi trồng 
rong thay đổi thì hoạt tính của lectin 
cũng thay đổi theo. Bể B1 (ToC = 26 ± 
0,5oC) tương đương nhiệt độ trong mùa 
đông ở một số vùng biển phía Nam, 
hoạt tính tăng lên không nhiều (HAs = 
426,6); khi nhiệt độ tăng lên như ở bể 
B2 (ToC = 28 ± 0,5oC) thì lectin cho 
hoạt tính cao nhất (HAs = 896,6), trái 
lại khi nhiệt độ tăng cao hơn nữa như 
ở bể B3 và B4 thì hoạt tính của lectin 
giảm xuống rõ rệt, đặc biệt là ở B4 (ToC 
= 34) tương đương với nhiệt độ mùa hè 
(HAs = 256), điều này lý giải tại sao 

hàm lượng và hoạt tính của lectin 
trong mùa hè thấp. 

4. Ảnh hưởng của cường độ ánh 
sáng (LI)  

Cường độ ánh sáng giữ một vai 
trò quan trọng trong quá trình quang 
hợp và trao đổi chất của thực vật, vì 
vậy nó ảnh hưởng đáng kể đến sự hình 
thành lectin (glycoprotêin) trong sự 
phát triển của rong biển. Điều kiện thí 
nghiệm ở các bể (B) thì giống nhau, 
ngoại trừ cường độ ánh sáng.  

Điều kiện nuôi trồng ở các bể: 
dinh dưỡng: NH4CL + KH2PO4; pH: 8,1; 
độ muối (S): 33‰; nhiệt độ: 28 ± 0,5oC.

 
Bảng 4: Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng (LI) đến hoạt tính 

 đông tụ máu của lectin 
 

Số bể B1 B2 B3 B4
LI (Lux) 1.500 - 3.000 10.000 - 15.000   25.000 - 30.000   35.000 - 45.000

HAt   18 28 18 18
HAs 182,6 512 256 128
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Ở cường độ ánh sáng thấp LI = 
1.500 - 3.000 lux hoạt tính của lectin 
thấp (HAs  = 182,6) do khả năng quang 
hợp và trao đổi chất xảy ra chậm nên 
sự hình thành sản phẩm trung gian 
(lectin) glucoprotein thấp. Trong khi 
đó, khi cường độ ánh sáng tăng lên LI 
= 10.000 - 15.000 lux thì lectin đạt 
hoạt tính cao nhất (HAs = 512), ở 
cường độ ánh sáng này hàm lượng 
glycoprotêin được tích lũy cao nhất 
trong rong. Trái lại, khi cường độ ánh 
sáng tăng cao LI = 35.000 - 45.000 lux 
(B4) thì hoạt tính của lectin giảm 
xuống rất nhiều (HAs = 128). Như vậy ở 
cường độ ánh sáng 35.000 - 45.000 lux 
hoặc cao hơn nữa (tương tự như cường 
độ ánh sáng trong mùa hè) thì hàm 
lượng và hoạt tính của lectin rất thấp 
và hầu như không đáng kể.  

 
IV. KẾT LUẬN 
 

Những kết quả nghiên cứu thu 
được đã chỉ ra rằng, các yếu tố môi 
trường nuôi trồng rong Kappaphycus 
alvarezii (nhiệt độ; độ muối; pH; dinh 
dưỡng và cường độ ánh sáng) giữ một 
vai trò quan trọng trong sự quyết định 
hàm lượng và hoạt tính của lectin. 

Để nhận được một dịch chiết 
lectin từ rong Kappaphycus alvarezii có 
hàm lượng và hoạt tính cao, các điều 
kiện nuôi trồng qua khảo sát thu đuợc 
như: dinh dưỡng: NH4CL + KH2PO4 
hoặc dạng KNO3 + KH2PO4 ;  pH: 8,1-  
8,3; độ muối (S): 33 - 34‰; nhiệt độ: 
28 ± 0,5oC và cường độ ánh sáng: 
10.000 - 15.000 Lux. Do đó, việc nuôi 
trồng Rong Sụn phải được qui hoạch 
tại những vùng có những yếu tố môi 
trường tương ứng với những kết quả 

thu được ở trên và kết quả này chúng 
tôi đã và đang áp dụng để nuôi trồng 
rong Kappaphycus alvarezii trong một 
số ao, đầm ở các tỉnh phía Nam. 
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